Biểu mẫu 02/KHCN/ĐHQGHN
(Kèm theo hướng dẫn số 973/KHCN ngày 19/3/2007

của Giám đốc ĐHQGHN)

đại học quốc gia hà nội
                                                                                                              ẢNH
Lý lịch khoa học

Dành cho cán bộ đăng ký chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài KHCN của ĐHQGHN
	Thông tin cá nhân

	1. Họ và tên:          Lê Văn Bính

	2. Năm sinh:             1963                            3. Nam/Nữ:                 Nam

	4. Nơi sinh:          Thanh Hóa                        5. Nguyên quán:      Thanh Hóa

	6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã):            
Quận (Huyện):          Hai Bà Trưng

Thành phố (Tỉnh):     Hà Nội

Email: binhlv@vnu.edu.vn; binhlevan1962@gmail.com

	7. Học vị: 

7.1. Tiến sỹ

Năm bảo vệ:      1999

Nơi bảo vệ:  Khoa Luật, ĐHTH Quốc gia Kazan, Nga mang tên V.I. Lªnin (nay là Trường Đại học Tổng hợp Liên bang – Kazan, Nga)
Ngành:               Luật Quốc tế;           

Chuyên ngành:  Luật Điều ước Quốc tế

7.2. TSKH

Năm bảo vệ: 

Nơi bảo vệ: 

Ngành: 

           Chuyên ngành: 

	8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư :                     Năm phong:                        Nơi phong:

8.2. Giáo sư:                            Năm phong:                        Nơi phong:

	9. Chức danh nghiên cứu:                      10. Chức vụ:

	11. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan:                                           Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn (TT), Khoa:             Bộ môn Luật Quốc tế

Địa chỉ cơ quan:                                     144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:            CQ (04) 37548514.       Fax:   (04) 37547081

Email:                          binhlv@vnu.edu.vn; binhlevan1962@gmail.com


	Trình độ học vấn

	12. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Khoa Luật Trường ĐHTH Quốc gia Cadan, Liên bang Nga mang tên V.I. Lªnin (nay là Trường Đại học Tổng hợp Liên bang – Kazan, Nga)
	Luật Quốc tế
	1996

	Thạc sỹ
	
	
	

	Tiến sỹ
	Khoa Luật Trường ĐHTH Quốc gia Cazan, Liên bang Nga mang tên V.I. Lªnin (nay là Trường Đại học Tổng hợp Liên bang – Kazan, Nga)
	Luật Quốc tế
	1999

	13. Các khóa đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khóa đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian
đào tạo

	Sơ cấp
	Cơ yếu Quân đội
	Cát Lái Sài gòn
	12 tháng

(1980-1981)

	Trung cấp
	Công An đường phố
	Trường Trung cấp Công an Hà Nội
	24 tháng

(1984-1986)

	Chứng chỉ
	Lớp bồi dưỡng cán bộ đối ngoại
	Trường Cán bộ Thương mại TW, Bộ Thương mại
	01 (một) tháng
(23/12/2002-24/01/2003)

	Chứng chỉ
	Lớp bồi dưỡng kỹ năng đàm phán thương mại
	Singafore
(MUTRAP II)
	10 ngày
(5-12/3/2007)

	Bằng tốt nghiệp
	Cao cấp lý luận chính trị
	Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
	24 tháng

(2007-2009)

	Giấy chứng nhận
	Thực tập sinh cao cấp
	Khoa luật Trường ĐHTH Quốc gia Kazan, Nga (nay là Trường Đại học Tổng hợp Liên bang – Kazan, Nga)
	24 tháng

(2009-2011)

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C

	1.
	Tiếng Nga
	
	
	Đọc, nói, viết

	2.
	TiÕng Anh
	A
	
	


	Kinh nghiệm làm việc và thành tích khoa học công nghệ

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm… đến năm…)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	1980-1981
	Tiểu đội trưởng
	Khoa Cơ yếu, Đoàn 403 Hải quân
	Cát Lái, Sài Gòn

	1981-1984
	Cơ yếu Quân đội


	Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Hải quân
	Sài Gòn, Hải Phòng

	1984-1986
	A Trưởng; Ủy viên BCH Đoàn
	Trường Trung cấp Công An Hà Nội
	Thanh Xuân, Hà Nội

	1986-1987
	Công an đường phố, phụ trách Xã Quãng An, Từ Liêm, Hà Nội
	Công An Huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Công An Huyện Từ Liêm, 
Hà Nội

	1987-1989
	Phó bí thư Liên chi Đoàn
	Trường ĐHNN Thanh Xuân Hà Nội
	Trường ĐHNN Thanh Xuân 
Hà Nội

	1989-1990
	Đơn vị Trưởng
	Khoa Dự bị Đại học
	Trường ĐHTH Quốc gia Vôrônhép Liên bang Nga

	1990-1996
	Đơn vị Trưởng;
Bí thư Chi bộ
	Khoa Luật
	Trường ĐHTH Quốc gia Cazan, Liên bang Nga

	1997-1999
	Bí thư Chi bộ
	Khoa Luật
	Trường ĐHTH Quốc gia Cazan, Liên bang Nga

	1999-2002
	Công chức
	Bộ Công an
	Tổng cục III

	2002-2004
	Bí thư Chi bộ;
Đảng ủy viên;

Phó ban Giáo viên (Khoa Giáo viên)
	Giảng viên
	Trường Cán bộ Thương mại Trung ương, Bộ Thương mại (nay là Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương, Bộ Công thương )

	2004-2009
	Trưởng Thanh tra; Trưởng phòng; 
Chi ủy viên
	Giảng viên,

Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN
	E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

	Hiện nay
	Giảng viên
	Giảng viên,

Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN
	E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

	16. Các sách chuyên khảo

	16.1. Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	16.2. Sách chuyên khảo

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	Sách chuyên khảo – Bảo vệ ANQT và các quyền con người bằng pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền.
	Đồng tác giả
(Phần I

Chương thứ ba, -

Tr.201-227.)
	Nhà xuất bản tư pháp
	2007

	2
	Sách chuyên khảo: Luật Điều ước quốc tế
	Là chủ biên
	Nhà xuất bản ĐHQGHN
	2010

	16.3. Các bài báo khoa học

16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 03
16.3.2. Số bài đăng trên các tạp chí trong nước: 10
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học quốc tế: 02
16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 01
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:


	TT
	Tên bài báo
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Tạp chí công bố
	Năm công bố 

	1.
	ASEAN: Sự hình thành, quá trình liên kết và phát triển.
	Tác giả
	Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học và Thực tiễn về các lĩnh vực: Pháp luật, Kinh tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn của Trường ĐH Kinh tế - Nhân văn Mátxcơva. 
	2009. 
tr.56-63.


	2.
	Cộng hòa XHCN Việt Nam và các quyền con người
	Tác giả
	Báo cáo đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học sinh viên, nghiên cứu sinh toàn Nga về các vấn đề: Pháp luật, Chính trị, Xã hội và Triết học, 
	1999. 
tr.190-195. 

	3.
	Vai trò của điều ước trong việc bảo vệ an ninh quốc tế
	Tác giả
	Bài viết đăng Kỷ yếu “Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN – 30 năm truyền thống (1976-2006)”. 
	2006, 
tr.483-514.

	4.
	Việt Nam và quyền con người
	Tác giả
	Tuyển tập các báo cáo tham luận tại Hội nghị quốc tế của SV, NCS toàn Liên bnag Nga (50 năm ngày thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền)
	1999

Cadan (UnhipÐc)

tr.190-195.

	5.
	Pháp luật Việt Nam về điều ước quốc tế
	Tác giả
	Chuyên san Luật ĐHTH Hữu nghị các Dân tộc, Mátxcơva, Nga
	1999

	6.
	Ký và thực hiện điều ước quốc tế theo pháp luật Việt Nam
	Tác giả
	Tạp chí Luật Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Liên bang Nga
	1999

(2/1999/34

tr.135-148)

	7.
	ủy quyền trong luật điều ước quốc tế
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật  ĐHQG Hà Nội
	2004 
(T.XX, №4, tr.31-38)

	8.
	Các quy phạm Luật Quốc tế trong hệ thống pháp luật quốc gia
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật  ĐHQG Hà Nội
	2005 (T.XXI,№2,

Tr.24-34)

	9.
	Tìm hiểu chế định giải thích điều ước quốc tế
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	2005 
12(212), -tr.53-59.

	10.
	Chế định kế thừa trong Luật Quốc tế
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	2006
8(220),  

Tr.70-76.

	11. 
	Bảo lưu và tuyên bố trong điều ước quốc tế
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật  ĐHQG Hà Nội
	2007 (T.XXIII,№,-tr.34-43)

	12.
	Tiệm cận các quy phạm luật quốc tế
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật  ĐHQG Hà Nội
	Tập 24, 
số 2, 
2008

tr.93-101)

	13.
	Đại dương và Luật Quốc tế hiện đại
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Luật học ĐHQGHN. 
	2009,

tập 25, số 1, 
tr.33-40

	14.
	Vai trò của Liên hợp quốc trong đấu tranh chống khủng bố
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học Luật học ĐHQGHN.
	2009, 

tập 25, số 4, 
tr.246-253

	15.
	ASEAN: Quá trình hình thành và phát triển
	Tác giả
	Tạp chí Pháp luật Liên bang Nga (Tiếng Nga)
	2010,

tập 72, số 3,

tr.40-44

	16.
	Khái niệm khủng bố dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu
	Tác giả
	Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Luật học
	2011, 

tập 27, số 1, 

tr.43-50



	17.
	Giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến hoạt động của các quốc gia ở Đại dương
	Tác giả
	Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
	2011
9(281),  

tr.58-67, 78.

	17. Số lượng phát minh, sánh chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1. Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài

18.2. Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng ở trong nước

18.3. Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bản sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tªn/CÊp
	Thời gia

(bắt đầu-kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

	Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành thương mại đến năm 2010 (Đề tài khoa học cấp Bộ - Mã số: 2002-78-030)
	2002-2003
	Trường Cán bộ Thương mại Trung ương, Bộ Thương mại
	Đã nghiệm thu năm 2003

	Luật điều ước quốc tế: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn (Đề tài NCKH cấp ĐHQG Hà Nội - Mã số: CB.04.25)
	2005
	ĐHQG Hà Nội
	Đã nghiệm thu năm 2005

	Những vấn đề cơ bản của công tác hành chÝnh-tæng hợp nhằm phục vụ đào tạo và NCKH tại một đơn vị đào tạo luật chất lượng cao (từ thực tiễn của Khoa Luật) (Đề tài NCKH cấp ĐHQG Hà Nội - Mã số: QL.05.01)
	2006-2007
	ĐHQG Hà Nội
	Đã nghiệm thu năm 2007

	Đề tài đặc biệt ĐHQGHN: “Khủng bố quốc tế và vai trò của Luật Quốc tế trong đấu tranh chống khủng bố”. Mã số: QG.09.44.
	2009-2011
	ĐHQG Hà Nội
	Nghiệm thu 
tháng 4/2010

	19.2. Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tªn/CÊp
	Thời gia

(bắt đầu-kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

	TT
	Hình thức nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	21. Qua trình tham gia đào tạo SĐH

21.1. Số lượng tiến sỹ đã đào tạo:

21.2. Số lượng NCS đang hướng dẫn:

21.3. Số lượng thạc sỹ đã đào tạo: 7 thạc sỹ; Đang hướng dẫn 05 thạc sỹ.
21.4. Thông tin chi tiết:



	Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án tiến sỹ hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ)
	Tên NCS, Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sỹ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	Can thiệp nhân đạo
	Hướng dẫn chính
	Ngô Văn Thìn

(03 năm)
	Phòng hành chính-tư pháp
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc

	Giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Thị Hường

(03 năm)
	Phòng tư pháp, Thái Thụy, Thái Bình

	Thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông; Phương hướng xây dựng Bộ quy tắc ứng xử
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Hồng Việt

(03 năm)
	Vụ pháp chế Bộ Giao thông Vận tải

	Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế trong thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam hiện nay
	Hướng dẫn chính
	Trần Thị Thanh Bình

(03 năm)
	Hải quan Gia Lâm, Hà Nội

	Địa vị pháp lý của nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán: Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và hướng hoàn thiện
	Hướng dẫn chính
	Lê Anh Tuấn

(03 năm)
	Tòa án nhân dân 

Thành phố Hà Nội

	Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước ngoài
	Hướng dẫn chính
	Trần Bùi Toản

(03 năm)
	Công ty kinh doanh nợ Nhà nước

	Thực thi các cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực ngân hàng
	Hướng dẫn chính
	Nguyễn Thị Thu Thủy

(03 năm)
	Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn 


	Những thông tin khác về các hoạt động KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; …

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….




Xác nhận của thủ trưởng đơn vị                     Hà Nội, ngày    tháng 11 năm 2011
                                                                                           Người khai

                                                                                     (Họ tên và chữ ký)

Lê Văn Bính
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